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ABSTRACT 

In previous reports [1, 2], we presented the preparation and the catalytic properties of        
La0.7Sr0.3MnO3 perovskite in total oxidation of m-xylene. Obtained results showed that the          
La0.7Sr0.3MnO3 perovskite exhibits a good catalytic activity in total oxidation of  m-xylene at 
relatively low reaction temperature. In present work, we determined the kinectic characteristics of 
this reaction. The obtained results demonstrated that the reaction order value with respect to      
m-xylene is equal to about 1 and to oxygen is proximately equal to 0. Based on reaction order 
data, it was thought that the pathway of m-xylene oxidation by air oxygen over La0.7Sr0.3MnO3  

may be followed through which the Langmuir - Hinshelwood mechanism.   

 
I -  mở đầu 

Trong các báo cáo trước đây [1, 2], chúng 
tôi đã tổng hợp và khảo sát hoạt tính xúc tác của 
perovskit La0,7Sr0,3MnO3 trong phản ứng oxi hóa 
m-xylen. Các kết quả nhận được chứng tỏ 
perovskit La0,7Sr0,3MnO3 có hoạt tính cao trong 
phản ứng oxi hóa m-xylen ở nhiệt độ thấp. 
Trong báo cáo này, chúng tôi xác định bậc và cơ 
chế của phản ứng. Bậc của phản ứng theo m-
xylen là 1 và bậc của phản ứng theo oxi là 0. 
Các số liệu động học này chứng tỏ động học 
phản ứng tuân theo cơ chế Langmuir - 
Hinshelwood. 

II - thực nghiệm 

Phản ứng oxi hóa hoàn toàn m-xylen được 
biểu diễn bằng phương trình hóa học sau: 

m-C8H10   +   O2   →  Sản phẩm 

Tốc độ phản ứng oxi hóa m-xylen có thể 
biểu diễn theo công thức: 

v = k’. Pm
m-xylen.Po2

n              (1) 

trong đó: v là tốc độ phản ứng (mmol/g.h); k’ là 
hằng số tốc độ phản ứng; Pm-xylen và PO2 là áp 
suất riêng phần của m-xylen và oxi (mmHg); m, 
n là bậc riêng của phản ứng theo m-xylen và 
oxy. 

1. Xác định bậc của phản ứng theo m-xylen 

Để xác định bậc của phản ứng theo m-xylen 
(m), phản ứng được thực hiện trong điều kiện áp 
suất riêng phần của oxi trong hỗn hợp phản ứng 
được giữ không đổi. Do đó, biểu thức (1) có thể 
viết thành:  

v = k. Pm-xylen
m           (2) 

Xây dựng đồ thị v = f(Pm-xylen) theo (2) sẽ xác 
định được giá trị gần đúng của m. 

Từ (2) suy ra: 

lnv  =  mlnPm-xylen  +  lnk           (3)  

Lập đồ thị lnv = f(lnPm-xylen) sẽ xác định 
được chính xác giá trị m.           
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2. Xác định bậc của phản ứng theo oxi 

Để xác định bậc của phản ứng theo oxi (n), 
phản ứng được thực hiện trong điều kiện áp suất 
riêng phần của m-xylen trong hỗn hợp phản ứng 
được giữ không đổi. Vì vậy, biểu thức (1) có thể 
viết thành: 

v = k. Poxy
n     (4)        

(với k = k’.Pm
m-xylen) 

Xây dựng đồ thị v = f(Poxy)  theo (4) sẽ xác định 
được giá trị của n. 

III - kết quả 

1. Xác định bậc phản ứng theo m-xylen 

Sự khảo sát về sự biến thiên của tốc độ phản 
ứng oxi hóa m-xylen trên xúc tác La0,7Sr0,3MnO3 
theo áp suất riêng phần của m-xylen (từ 1,646 - 
8,746 mmHg) trong miền động học ở các nhiệt 
độ phản ứng từ  200oC đến 300oC được trình bày 
trên hình 1. Tất cả các đồ thị đều có dạng đường 
thẳng tuyến tính, tức là tốc độ phản ứng tỉ lệ 
thuận với áp suất riêng phần của m-xylen. Từ 
biểu thức (4), có thể suy ra bậc của phản ứng 

theo m-xylen là 1 (n  ~ 1). 
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Hình 1: Biến thiên của tốc độ phản ứng oxi hóa 
m-xylen theo áp suất riêng phần của m-xylen 

 
Xây dựng đồ thị lnv - lnPm-xylen sẽ xác định 

được chính xác giá trị bậc của phản ứng theo    
m-xylen ở các nhiệt độ khác nhau. 

Hình 2 là đồ thị biểu diễn mối quan hệ       
lnv - lnPm-xylen ở hai nhiệt độ phản ứng là 200

oC 
và 300oC tương ứng với các giá trị bậc phản ứng 
xác định được là 1,06 và 0,84. 
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Hình 2: Đồ thị biểu diễn quan hệ lnv - lnPm-xylen  ở 200
oC và 300oC 

 
Vẽ đồ thị lnv - lnPm-xylen tương tự như vậy đối với các nhiệt độ khác thu được kết quả các giá 

trị bậc của phản ứng theo m-xylen (m) trong bảng 1. 
 

Bảng 1: Kết quả xác định bậc của phản ứng theo m-xylen 

Nhiệt độ, oC 200 225 250 275 300 

m 1,06 1,07 0,9 0,9 0,84 
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Như vậy, bậc phản ứng theo m-xylen có sự 
thay đổi theo nhiệt độ phản ứng, tuy nhiên, sự 
thay đổi này là không lớn và có thể coi bậc của 
phản ứng trong miền động học (khoảng nhiệt độ 
từ 200 - 300oC) là xấp xỉ 1. 

Xác định bậc phản ứng theo oxy 

Sự khảo sát về sự biến thiên của tốc độ phản 
ứng oxi hóa m-xylen trên xúc tác La0,7Sr0,3MnO3 
theo áp suất riêng phần của oxi (từ 152 - 760 
mmHg) trong miền động học ở các nhiệt độ 
phản ứng từ  200oC đến 300oC được trình bày 
trên hình 3.  
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Hình 3: Biến thiên của tốc độ phản ứng oxi 
hóa m-xylen theo áp suất riêng phần của  

m-xylen 
 

Tất cả các đồ thị đều có dạng đường thẳng 
nằm ngang; khi áp suất của oxi thay đổi từ 152 - 
760 mmHg thì tốc độ phản ứng hầu như không 
đổi,  tức là tốc độ phản ứng hầu như không phụ 
thuộc vào áp suất riêng phần của oxy, do đó 
theo biểu thức (2) ta có v = k. Poxy

n  = const, tức 
là bậc của phản ứng theo oxi là (n = 0). 

3. Đề nghị cơ chế của phản ứng 

Từ kết quả thực nghiệm, phương trình động 
học của phản ứng oxi hóa hoàn toàn m-xylen 
trên xúc tác perovskit La0,7Sr0,3MnO3 là:  

 v = k. P1
m-xylen.Po2

o     hay  v = k’.Pm-xylen   (5) 

nghĩa là, bậc phản ứng theo m-xylen bằng 1, 
theo oxi bằng 0 và bậc chung của phản ứng là 1. 

Như chúng ta đã biết  [4], hầu hết các phản 
ứng oxi hoá xúc tác dị thể các hợp chất hữu cơ 
xảy ra trên các xúc tác oxit đều được giải thích 

theo cơ chế Mars-Van-Krevelen: tác nhân phản 
ứng được hấp phụ trên bề mặt xúc tác, sau đó 
tác dụng với oxi mạng lưới của chất rắn như sau: 

R-Cat   +  Cat-O   �   RO  + 2Cat -       (1a)   

Sau đó:        

Cat-   +  1/2 O2(kk)  � Cat-O       (2b) 

Trong đó: R-Cat: phức hấp phụ của tác nhân 
phản ứng R với tâm bề mặt chất xúc tác Cat- 

Cat-O: oxi liên kết mạng lưới của chất xúc tác 
rắn. 

(1a) là phản ứng hoàn nguyên oxi mạng lưới 
bằng oxi không khí (môi trường phản ứng). 

Phản ứng (1b) phải xảy ra ở nhiệt độ thích 
hợp, nghĩa là ở nhiệt độ vừa đủ để phân cắt đồng 
thời R - Cat và Cat-O, tạo thuận lợi cho phản 
ứng là kết thành RO. Hay nói một cách khác píc 
βO2 (pic khử oxi mạng lưới) trên phổ TPDO của 
oxyt phải nằm trong vùng nhiệt độ phản ứng tối 
ưu. 

Hình 4 là phổ TPDO của perovskit 
La0,7Sr0,3MnO3. 

 

Hình 4: Phổ TPDO của perovskit La0,7Sr0,3MnO3 

Từ hình 4 nhận thấy rằng, pic αO2 (pic khử 
oxi hấp phụ hoá học) của perovskit là khá thấp 
khoảng 300oC, còn pic βO2 ở khoảng 500 - 
700oC [3]. Trong khi đó, phản ứng oxi hoá      
m-xylen trên perovskit La0,7Sr0,3MnO3 xảy ra chủ 
yếu trong khoảng nhiệt độ 200 - 300oC. Do đó, 
có thể nghĩ rằng, trong trường hợp này, oxi 
mạng lưới không tham gia vào phản ứng oxi 
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hoá, chỉ oxi hấp phụ vật lý đóng vai trò oxi hoá 
chủ yếu. 

Giả thiết rằng, phản ứng oxi hoá m-xylen 
trên perovskit La0,7Sr0,3MnO3 xảy ra theo cơ chế 
Langmuir-Hinshelwood như sau:  

v = k.θm-xylen.θO2                   (6) 

với giả thiết rằng m-xylen và O2 hấp phụ trên 2 
loại tâm xúc tác khác nhau, và do đó, không 
cạnh tranh lẫn nhau. 

Theo phương trình Langmuir, ta có: 
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Dựa trên điều kiện thực nghiệm, có thể cho 
rằng: 

KXPm-xylen << 1 (áp suất riêng phần của m-
xylen không lớn). 

KO2PO2 >> 1 (áp suất riêng phần của O2 rất 
lớn). 

Nên (7) trở thành:       

v = k.KX.Pm-xylen = k’.Pm-xylen    (8) 

Biểu thức (8) hoàn toàn trùng với biểu thức 
tốc độ thực nghiệm (5). 

IV - kết luận 

Như vậy, phản ứng oxi hoá xúc tác m-xylen 
bằng O2 không khí trên perovskit La0,7Sr0,3MnO3 
là phản ứng bậc 1 đối với m-xylen, bậc 0 đối với 
oxi không khí và xảy ra theo cơ chế Langmuir - 
Hinshelwood. 
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